 bộ tài nguyên và môi trường                cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam                                                                                          trường cao đẳng                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 tài  nguyên và môI trường

tp. hồ chí  minh                                                                                      

                                                               

quy chế 

 Chi tiêu nội bộ và phương án chi trả tiền lương năm 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số  58 /QĐ-TCĐTPHCM  ngày 27    
 tháng  01 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường TP.HỒ Chí Minh)

Phần một
quy định chung

điều I- Các CĂN Cứ  Để XÂY DỰNG QUY CHẾ: 

    - Căn cứ thông tư số 71/2006/TT-BCT, ngày 9/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghị định số 43/2006/NĐ-CP, ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

    - Căn cứ thông tư liên tịch số 21/2003/TTLT-BTC-BGD&ĐT-BNV, ngày 24 -3-2003 của Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập hoạt động có thu.

    - Căn cứ Quyết định số 1505/QĐ-BTNMT, ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho đơn vị, với quy chế tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính Phủ. Căn cứ Quyết định số 168/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 01 năm  2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giao mức khoán chi thường xuyên trong năm  2010 cho trường cao đẳng Tài nguyên và Môi trường TP.HỒ Chí Minh là: 6.145 triệu đồng.

điều II- MỤC ĐÍCH chung:

- Đảm bảo nguyên tắc quản lý theo những qui định của Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006  của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu.

- Tạo sự quản lý thống nhất các nguồn thu, chi phục vụ cho việc điều hành và nhiệm vụ chuyên môn của Nhà trường.

- Đảm bảo tính hợp lý, công bằng, công khai và có hiệu quả trong việc quản lý và sử dụng các nguồn thu của đơn vị.

- Tạo cơ sở cho các đơn vị, cá nhân, tùy theo năng lực hoàn cảnh, điều kiện cụ thể để tham gia tổ chức đóng góp cho các hoạt động giáo dục đào tạo, các hoạt động dịch vụ nhằm đảm bảo lợi ích và tăng thu nhập chính đáng cho đơn vị, cá nhân; đồng thời góp phần tăng cường cơ sở vật chất và phúc lợi  cho  Nhà trường.

điều III- NGUYÊN TẮC CHUNG:

- Nhà trường thống nhất quản lý tất cả các hoạt động có thu và phân phối sử dụng các nguồn thu có tính đến đặc thù của Nhà trường, các  yếu tố cụ thể của mỗi hoạt động và loại hình có thu. Các hoạt động dịch vụ theo nguyên tắc thu chi hợp lý, hợp lệ  hạch toán có lãi.

- Việc lập dự toán và hạch toán thu, chi  phải đảm bảo đúng nguyên tắc tài chính. Lập hệ thống sổ sách kế toán và quản lý thu, chi theo đúng qui định, chấp hành nghiêm chế độ báo cáo, kiểm tra và thanh tra định kỳ.

- Tất cả các đơn vị, tổ chức trong Nhà Trường có sử dụng cơ sở vật chất hoặc tư cách pháp nhân của Nhà trường để tổ chức các hoạt động có thu, đều thuộc phạm vi điều chỉnh của qui định này.

- Các định mức thu, chi hoạt động có thu do Hiệu Trưởng quyết định, trên cơ sở phát huy dân chủ và quyền làm chủ của các tổ chức, đoàn thể và mọi thành viên trong toàn Trường. Các đơn vị, đoàn thể có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, đôn đốc và phối hợp thực hiện. 

điều IV- CÁC NGUỒN THU CỦA TRƯờng

A-NGUåN NSNN CÊP: 

(Theo quyết định của Bộ Trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi Trường )
B- CÁC NGUỒN THU SỰ NGHIỆP :

I- Thu học phí từ đào tạo:

            1-  Cao đẳng chính quy và không chính quy,

 2- Trung cấp  chính quy và không chính quy,

     II- Nguồn thu phí và lệ phí

  1- Phí nội trú Ký túc xá.

    
  2- Lệ phí tuyển sinh.

    
  3- Các khoản phí và lệ phí khác theo quy định của pháp luật.

     III-Thu từ các nguồn khác

    
  1- Thu thanh lý vật tư, tài sản, bồi hoàn hư hỏng vật tư, tài sản.

             2- Thu tõ khÊu hao TSC§.

             3- Thu khác. 

ĐIỀU V : MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN TẮC CHI

A- MỤC đích CHI:  

1-Tăng cường cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy, học tập, quản lý chuyên môn, hành chính và các công việc khác có liên quan tới các nguồn thu sự nghiệp.

     2-Bổ sung kinh phí cho các hoạt động sự nghiệp giáo dục đào tạo, công tác phục vụ đào tạo, chi nghiệp vụ quản lý các nguồn thu sự nghiệp, lập quỹ khen thưởng và phúc lợi tập thể.

     3-Hỗ trợ (hoặc chi trả thù lao) cho các hoạt động trực tiếp giảng dạy và phục vụ giảng dạy, phục vụ các hoạt động dịch vụ có thu.

B- NGUYÊN TẮC CHI :

1- Xác định tỷ lệ phân phối hợp lý cho các mục chi theo quy định hiện hành của  Nhà nước, Bộ chủ quản có tính đến tình hình thực tế của Nhà trường, đến đặc điểm tổ chức các loại hình có thu, trên cơ sơ đảm bảo tính cân đối và toàn diện cho các hoạt động của Nhà trường. Nếu hoạt động có thu nào phải nộp thuế thì đơn vị có trách nhiệm  làm nghĩa vụ với nhà nước các khoản thuế theo luật định.

2- Căn cứ vào các quỹ Phúc lợi và khen thưởng đã được xác định cho từng mục chi, tính hệ số định mức phân phối cho mỗi đầu công việc cụ thể, cho các đơn vị, cá nhân có tính đến các hoạt động trực tiếp, gián tiếp, trong giờ hành chính,  vượt giờ hoặc ngoài giờ hành chính, nhằm đảm bảo tính  công bằng và động viên thoả đáng cho người lao động.

3-Trên cùng một đầu công việc các đơn vị, cá nhân chỉ được hưởng mức thưởng hoặc chi hỗ trợ từ  các nguồn quỹ của đơn vị một lần.

4- Sau khi thực hiện phân phối kinh phí theo đúng mục chi và các mức chi đã được ấn định, nếu quỹ đã được chi cho các mục chi còn dư , các đơn vị không tự ý điều chỉnh định mức chi. Số dư còn lại phải được hạch toán theo đúng thủ tục tài chính và nhập vào nguồn tài chính chung của Nhà trường.

ĐIỀU VI - ĐIỀU KHOẢN THI  HÀNH:

1- Quy chế này đã được thông  qua  Hội nghị CCVC  ngày 27 tháng 01 năm 2007, đã bổ sung sửa đổi và thông qua Hội nghị cán bộ viên chức trong năm 2008 ; để phù hợp với một số thay đổi về chế độ tiền lương mới và một số chế độ tài chính khác có liên quan, nay sửa đổi bổ sung một số điểm trong Quy chế chi tiêu nội bộ sau khi thông qua tại Hội nghị CBVC nhà trường. Tất cả CBVC Trường phải nghiêm chỉnh thi hành. Trưởng các đơn vị trực thuộc căn cứ qui chế này để xây dựng biện pháp thực hiện cụ thể cho phù hợp.

2- Qui chế chi tiêu nội bộ là cơ sở để thực hiện việc chi tiêu đảm bảo hoạt động thường xuyên của Trường, tăng cường công tác quản lý, sử dụng kinh phí tiết kiệm, có hiệu quả, đồng thời là căn cứ để Kho bạc Nhà nước kiểm soát chi, cơ quan Tài chính cấp Bộ thanh toán, quyết toán kinh phí được Bộ giao cho Trường.

3- Trong quá trình thực hiện nếu thấy có vấn đề gì cần sửa đổi, bổ sung, tất cả CBVC có trách nhiệm đề xuất qua Trưởng đơn vị để Hiệu Trưởng xem xét, thông qua Hội nghị CBVC  quyết định ban hành điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp thực tế.  







                   Ngày 06 tháng 01  năm 2010

chủ tịch công đoàn


                     hiệu trưởng 

     Bùi Quý Ngừng                                                                  Nguyễn Đinh Tuấn 
Phần hai

quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ

chi tiêu nội bộ

Nguyên tắc:
· Đảm bảo hoạt động thường xuyên của Trường.

· Tiết kiệm, tăng nguồn thu nhập thêm vào lương.
· Đảm bảo theo mức chi tối thiểu theo quy định của Nhà nước.

-    Các khoản chi phải có chứng từ hợp lệ theo chế độ tài chính hiện hành.

Các nội dung định mức:

I –nhiệm vụ chi thường xuyên:
1) Chi tiền lương: Theo phương án chi trả  tiền lương tại phần ba kèm theo.

2) Chi tiền công: Gồm chi tiền công cho các hợp đồng lao động khoán công việc, giờ dạy các lớp không chính quy, chi phí thuê mướn, hợp đồng giáo viên thỉnh giảng, và chi khác. Mức chi trả theo giá trị hợp đồng hoặc dự toán được Hiệu trưởng phê duyệt sau khi nghiệm thu, thanh lý.

3) Chi phụ cấp lương: Gồm phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm, làm đêm, thêm giờ, độc hại, phụ cấp đặc biệt của các ngành (theo chế độ Nhà nước), phụ cấp vượt giờ giảng theo chế độ hiện hành.

 4) Chi học bổng học sinh:        
      Hàng năm, căn cứ vào số thu học phí thực tế theo số lượng HSSV từng Khoa,  theo số lớp hiện có, Hiệu trưởng sẽ quyết định tổng số suất học bổng trong phạm vi 15% số học phí thực thu. Căn cứ vào tổng số định suất học bổng và số lượng học sinh từng Khoa; Hiệu trưởng phê duyệt số định suất học bổng cho từng Khoa ở từng năm học, và xét cấp học bổng theo nguyên tắc khuyến khích học tập của HSSV có kết quả từ cao đến thấp, cụ thể từ xuất sắc – giỏi – khá và nằm trong khung số suất học bổng đã quy định.

Mức chi học bổng hàng tháng cho các đối tượng học sinh chính quy đang học tại trường được căn cứ vào Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, chi tiết cụ thể như sau:
	   Đối tượng HS - SV
	Học khá
	Học giỏi
	Xuất sắc

	Hệ Trung cấp
	135.000 ®
	200.000 ®
	250.000 ®

	Hệ Cao đẳng
	200.000 ®
	260.000 ®
	300.000 ®



Học bổng khuyến khích học tập được cấp từng tháng theo kết quả học tập và rèn luyện của HSSV ở từng học kỳ và cấp 10 tháng trong năm học.
5) Chi tiền thưởng: 

       a) Phong trào thi đua Lao động giỏi: Chi theo Nghị định 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ, ngoài ra các danh hiệu thi đua còn được thưởng thêm một lần tiền theo mức Nghị định trên từ kinh phí của nhà Trường.
 * Chi tiết về thưởng: Trong cùng một thời điểm, cùng một thành tích, cùng một đối tượng được khen thưởng nếu đạt được các danh hiệu và hình thức khen thưởng khác nhau, thì được nhận tiền thưởng đối với mức thưởng cao nhất; nếu đã chi thực hiện đủ mức thưởng tại cơ sở, sau khi cấp trên có thưởng kèm theo danh hiệu sẽ được thu về quỹ khen thưởng của trường để duy trì cho đợt thi đua tiếp theo.
b) Phong trào thi giáo viên dạy giỏi:

* Giáo viên dạy giỏi cấp Trường:

- Giải nhất : 200.000 đồng

- Giải nhì :  150.000 đồng

- Giải ba :   100.000 đồng

 * Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố (hoặc cấp Bộ), cấp Quốc gia thì được thưởng thêm một lần tiền theo mức thưởng của giải, từ kinh phí của nhà Trường.

c) Phong trào thi đua học giỏi:

       - Loại Giỏi cả năm:            300.000 đồng
       - Loại Xuất sắc cả năm:     400.000 đồng
       - Loại Khá toàn khóa:        500.000 đồng

       - Loại giỏi toàn khoá:        600.000  đồng.

       - Lớp đạt thành tích toàn diện năm học: được thưởng không quá 1.000.000đ.
 
d)  Các khoản tiền thưởng khác:






* Hàng Quý hoặc các đợt thi đua theo chủ đề, các đơn vị đề nghị Hội đồng thi đua xem xét khen thưởng cho các cá nhân, đơn vị đạt thành tích Xuất sắc hoặc có nhiều đóng góp cho việc tăng thu, giảm chi, mức thưởng:







- Cá nhân: không quá  200.000đồng







- Tập thể: không quá   500.000đồng



* Hổ trợ công tác thi đua khen thưởng của các đoàn thể trong Trường (theo quyết định của các đoàn thể) và thưởng thêm cho các cá nhân, tập thể được các đoàn thể cấp trên khen thưởng, bằng mức thưởng của các đoàn thể cấp trên. 


Nguồn kinh phí khen thưởng chi từ quỹ khen thưởng của Trường

6) Chi phúc lợi tập thể: Gồm trợ cấp khó khăn thường xuyên, đột xuất; tàu xe nghỉ phép năm theo chế độ, chi tiết như sau: 

     6.1 - Trợ cấp khó khăn đột xuất: Hàng năm nhà trường chỉ xét trợ cấp khó khăn đột xuất cho gia đình CCVC nào thực sự khó khăn, mức trợ cấp một lần không quá 1.000.000đ, và chỉ được xét 1 lần/người/năm.   

    6.2 - Thanh toán tiền tàu xe đi phép năm :  CCVC nghỉ phép thăm bố, mẹ, vợ hoặc chồng, các con ốm đau hoặc tai nạn phải nằm viện, bị chết hoặc người già trên 70 tuổi bị bệnh điều trị tại nhà riêng có xác nhận của chính quyền địa phương.

-  Điều kiện được thanh toán: Mỗi năm một lần (cả lượt đi và về theo giá vé ngồi các loại phương tiện giao thông công cộng thực tế đi (trừ máy bay và tàu hoả có máy lạnh); các tuyến lẻ từ bến xe chính về nơi nghỉ phép được vận dụng khoán như sau:

+ Từ bến tàu, xe đến nơi nghỉ nhỏ hơn hoặc bằng 20 km thanh toán tối đa 30.000đ(cả đi và về)  theo số km thực đi.

+ Từ 21 km đến 50 km thanh toán tối đa 72.000đ (cả đi và về) theo số km thực đi.

+ Từ 51 km đến 100 km thanh toán tối đa 120.000đ (cả đi và về) theo số km thực đi.

+ Từ 101 km đến 150 km thanh toán tối đa 168.000đ (cả đi và về) theo số km thực đi.

+ Từ 151 km đến 200 km thanh toán tối đa 216.000đ (cả đI và về) theo số km thực đi.
 Nếu có vé đi bằng máy bay hoặc thuê xe du lịch, xe taxi cũng chỉ được tính bằng giá vé tàu xe thông thường theo đúng tuyến đi phép và chặng lẻ tính khoán ở trên.
   6.3 - Thanh toán tiền khám  bệnh định kỳ hằng năm  cho CCVC theo số thực tế phát sinh do công đoàn cơ sở đề nghị;

   6.4 - Thanh toán tiền nước uống công cộng cơ quan và hội nghị thường kỳ hàng tháng theo thực tế phát sinh.
Các khoản chi phúc lợi khác quy định cụ thể tại Mục 2 Phần III: “Trích lập các quỹ”.

7) Chi các khoản đóng góp: Gồm Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm y tế, kinh phí Công đoàn đối với CCVC biên chế, hợp đồng theo NĐ 68/2000/NĐ-CP có thời hạn từ 1 năm trở lên, các hợp đồng lao động có đóng BHXH theo chế độ hiện hành của Nhà nước quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội tính theo tỷ lệ %( Lương  hệ số cấp bậc chức vụ + Phụ cấp chức vụ, P/C thâm niên vượt khung) thuộc đối tượng BHXH bắt buộc; kinh phí công đoàn 2% quỹ lương theo quy định tại Thông tư liên tịch số 119/2004/TTLT/BTC-TLĐLĐVN ngày 08/12/2004 của Bộ Tài chính – Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.
8) Dịch vụ công cộng, vật tư, văn phòng phẩm:

a) Tiền điện, tiền nước, nhiên liệu, vệ sinh môi trường được thanh toán theo hóa đơn bên bán thông báo.

Quản lý và sử dụng xe ôtô của Nhà trường theo đúng Quyết định số: 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành “Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Công ty Nhà nước”.

Xe ôtô của Nhà trường chỉ phục vụ công tác nhiệm vụ chung. Trong trường hợp có yêu cầu sử dụng ôtô vào việc riêng thì phải được Hiệu trưởng duyệt và người sử dụng xe phải thanh toán mọi  chi phí vận hành xe.

Về khoán nhiên liệu:  Thanh toán theo đơn giá xăng A92 Nhà nước qui định, mức khoán xăng ô tô cơ quan 4 chỗ ngồi: 12 lít/100 km; xe ô tô 12 chỗ ngồi: 16 lít /100km; xe ô tô 7 chỗ ngồi: 19 lít/100 km  (bao gồm các trường  hợp  nổ xe  không  tải, không bao gồm công tác vệ sinh xe và việc thay nhớt,  lọc  nhớt  cho  xe  theo  mỗi  2.000 - 3.000  km).

 Xe 29 chỗ thanh toán theo đơn giá dầu DO Nhà nước qui định, mức khoán dầu là 22 lít/100km bình quân với các loại đường (bao gồm các trường  hợp  nổ xe  không  tải, không bao gồm công tác vệ sinh xe và việc thay nhớt,  lọc  nhớt  cho  xe  theo  mỗi  2.000 - 3.000  km).

 Định mức này áp dụng đến khi có định mức mới.

 Thanh toán theo  định mức và công tơ mét trên xe. Chứng từ thanh toán số lượng xăng cần ghi rõ số Kilômét (trên công tơ mét của xe) trước khi khởi hành và sau khi về tới Trường có xác nhận của CBCC phụ trách chuyến đi theo nhật trình chạy xe.

Trưởng phòng Quản trị quản lý và điều hành xe ôtô, phối hợp với kế toán định kỳ kiểm tra tính hợp lý số Kilômét thực tế ghi trên công tơ mét và số Kilômét theo lệnh điều xe để thanh toán cơ số xăng, dầu.

8.2 - Vật tư, văn phòng phẩm:

Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng phải tiết kiệm tối đa và thiết yếu. Tuy nhiên phải đảm bảo hoạt động thường xuyên của đơn vị.

Nhu cầu văn phòng phẩm hàng tháng phải căn cứ vào nhiệm vụ và tình hình thực tế việc sử dụng của các đơn vị được Hiệu trưởng phê duyệt, phòng Quản trị tổng hợp và lập kế hoạch mua cấp phát mỗi quý một lần.

 Nhà trường khoán định mức theo học kỳ đối với giáo viên, hàng quý cho CBCC  sử dụng VPP cá nhân như sau:

      - Khoán chi VPP cho giáo viên 50.000đ/1 học kỳ phục vụ trực tiếp cho giảng dạy. 

      - Khoán chi VPP cho CBCC khối hành chính làm việc tại văn phòng (Trừ Bảo vệ, nhân viên tạp vụ): 15.000đ/ quý.
       9) Thông tin, tuyên truyền, liên lạc:

Chi phí theo nhu cầu thực tế của nhà trường trên tinh thần tiết kiệm, nhưng vẫn đảm bảo mọi hoạt động của nhà trường theo hướng phát triển; tổng đài và Intenet thanh toán theo thực tế hóa đơn bưu điện;
         - Về điện thoại tại trụ sở làm việc: Trường chỉ thanh toán các cuộc điện thoại phục vụ cho công tác của Trường, các cuộc gọi khác chủ máy phải tự thanh toán và nộp cho Kế hoạch- Tài chính theo bảng chi tiết của Bưu điện; mức thanh toán tối đa cho các máy có số thuê bao riêng tại các phòng, khoa không quá 100.000 đ/tháng. 
         - Theo quy định tại Quyết định số 653/QĐ-BTNMT, ngày 26/5/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế về trang bị, sử dụng và thanh toán cước phí điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; trường quy định cụ thể như sau:

          - Điện thoại cố định tại nhà riêng của Hiệu trưởng thanh toán khoán với mức 250.000đ/tháng.  

          - Điện thoại di động cho các chức danh được thanh toán khoán như sau:

+  Hiệu trưởng                                                 300.000đ/tháng

+  Phó Hiệu trưởng                                          200.000đ/tháng

+  Trưởng phòng, trưởng khoa                        150.000đ/tháng

+  Kế toán trưởng                                            150.000đ/tháng

+  Phó phòng, phó khoa, tổ trưởng bộ môn    100.000đ/tháng

+  Lái xe

                                       100.000đ/th¸ng

+  Bí thư và phó bí thư Đoàn trường               100.000đ/tháng;
            Ngoài ra các chức danh trên khi được cử đi công tác xa, Hiệu trưởng có thể xem xét thanh toán thêm tiền điện thoại di động liên lạc thực tế (có hoá đơn) phục vụ công tác trong đợt, nhưng mức thanh toán thêm tối đa không quá 300.000đ . 

          10) Công tác phí:

Trên cơ sở thông tư 23/2007/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2007 của Bộ tài Chính “Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập ” . Mức phụ cấp này nhằm tạo điều kiện cho người đi công tác có khả năng thanh toán những chi phí cần thiết về ăn, ở, đi lại theo mức thông thường trong những ngày đi công tác:

a/ Thanh toán vé tàu, xe, máy bay:


Cán bộ công chức đi công tác bằng các phương tiện giao thông Nhà nước, hợp tác xã, tư nhân nếu có đủ vé tàu, vé xe hợp pháp kể cả vé cước qua đò phà thì được thanh toán theo giá cước thông thường.

 Được thanh toán vé máy bay đối với các chức danh từ Phó Hiệu trưởng trở lên.


Trường hợp cơ quan, đơn vị cần cử cán bộ đi công tác gấp, người được cử đi công tác không đủ tiêu chuẩn thanh toán vé máy bay nếu được Hiệu trưởng duyệt cho đi bằng phương tiện máy bay thì được thanh toán vé máy bay.


Chứng từ thanh toán là vé các phương tiện giao thông theo quy định của Nhà nước, các chặng đường lẻ thanh toán khoán theo bảng tính khoán tự túc phương tiện đi công tác tại khoản ( g ) dưới đây.
b/ Thanh toán phụ cấp công tác phí:


Nhằm hỗ trợ CBVC khi đi công tác có thêm tiền để trả đủ mức ăn bình thường hàng ngày, mức khoán là 70.000 đồng /ngày/người (vùng núi cao, hải đảo, biên giới, vùng sâu); 60.000 đồng /ngày/người (các thành phố trực thuộc trung ương); 50.000 đồng /ngày/người (các tỉnh, thành phố khác) kể cả đi và về trong ngày.

c/ Thanh toán tiền thuê chỗ ở tại nơi đến công tác: 

Người được cử đi công tác được thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ theo phương thức thanh toán khoán với các mức như sau: (Là mức tối đa)


+ 130.000 đồng/ngày/người tại các quận thuộc TP.HÀ Nội;


+ 120.000 đồng/ngày/người tại các quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương còn lại và các huyện của TP.HÀ Nội ;


+ 110.000 đồng/ngày/người tại các thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh;

 
+ 100.000 đồng/ngày/người tại các vùng còn lại.

· Trong trường hợp mức khoán nêu trên không đủ để thuê chỗ nghỉ thì được thanh toán theo giá thuê phòng thực tế (có hoá đơn hợp pháp) như sau:

         + Theo giá thuê phòng thực tế của khách sạn thông thường, mức thanh toán tối đa không vượt quá 300.000đ/ngày/phòng 2 ngườiđối với thành phố trực thuộc trung ương;
+ Mức tối đa không quá 250.000đ/phòng 2 người đối với các thành phố , thị xã thuộc tỉnh;

+ Mức tối đa không quá 200.000đ/phòng 2 người đối với các vùng còn lại.
          + Trường hợp đi công tác 1 người hoặc đoàn công tác có người khác giới, lẻ người phải thuê phòng đơn thì được thanh toán tối đa không quá 300.000đ/ngày/phòng;



d) CCVC được cử đi học các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn thì được thanh toán theo thông báo của cơ quan triệu tập.

e) Trường hợp Giáo viên được cử đi  hướng dẫn HSSV thực tập tại các tỉnh thì hưởng như mục b (phụ cấp công tác phí) và được thêm 10.000đ/ngày/người. 

            f) Chi khoán đi lại thường xuyên trong nội thành TP.HỒ Chí Minh cho một số bộ phận: ( gồm xăng xe, gởi xe)  



  - Phòng Tổ chức-Hành chính             80.000đ/tháng

                         - Phòng Quản trị: 
                        120.000đ/th¸ng




  - Phòng Kế hoạch-Tài chính            150.000đ/tháng




  - Phòng Đào tạo

             120.000đ/th¸ng

              - Phòng công tác HS-SV                    80.000đ/tháng
   Các chức danh khác, khi được cử đi công tác trong thành phố, sử dụng mô-tô cá nhân, được thanh toán xăng xe theo số km thực tế công tác và tiền gửi xe là 2.000đ/lần gửi (nếu có).

g) Cán bộ công chức tự túc phương tiện đi công tác tại các địa điểm xác định hoặc mức km theo quy định bảng dưới đây sẽ được thanh toán khoán tiền xe theo mức chi tương ứng: 
	Chặng đường
	Mức chi
	Ghi chú

	Cơ sở II đi thị trấn Long thành và các đoạn lẻ từ nhà ga, bến xe đến nơi công tác, nơi nghỉ nhỏ hơn hoặc = 20 km
	18.000đ
	cả đi và về

	Nơi đến công tác cách xa trường từ 21 km đến 50 km
	72.000đ
	 - nt -

	Nơi đến công tác cách xa trường từ 51 km đến 100 km
	120.000đ
	 - nt -

	Nơi đến công tác cách xa trường từ 101 km đến 150 km
	168.000đ
	 - nt -

	Nơi đến công tác cách xa trường từ 151 km đến 200 km
	216.000đ
	 - nt -

	Nơi đến công tác cách xa trường từ 201 km đến 250 km
	264.000đ
	 - nt -

	Nơi đến công tác cách xa trường từ 251 km đến 300 km
	336.000đ
	 - nt -

	Nơi đến công tác cách xa trường từ 301 km đến 350 km
	408.000đ
	 - nt -

	Nơi đến công tác cách xa trường từ 351 km đến 450 km
	480.000đ
	 - nt -

	Nơi đến công tác cách xa trường từ 451 km đến 560 km
	560.000 ®
	 - nt -


11) Hội nghị phí:  
Một năm có các hội nghị lớn và Đại hội trong nội bộ như sau: 

   - Hội nghị CBVC và tổng kết năm công tác;                    

   - Khai giảng năm học;

   - Tổng kết năm học;

   - Ngày Nhà giáo Việt Nam.;                           

   - Đại hội Đảng bộ, Chi bộ, Đại hội Công đoàn cơ sở, Công đoàn bộ phận theo nhiệm kỳ; 

+ Chi không quá 70.000 đồng/người dự Hội nghị.

+ Chi báo cáo viên không quá 400.000 đồng/ 4 tiết báo cáo.

+ Chi khánh tiết theo thực tế ( Cờ, hoa, khẩu hiệu... )

 12) Chi phí thuê mướn:

           Bao gồm: Thuê phương tiện, thuê thiết bị các loại, thuê lao động.. .
           Chi theo thực tế phát sinh ( theo hợp đồng thuê mướn), 

13) Chi phí nghiệp vụ chuyên môn phục vụ giảng dạy và học tập:

Bao gồm: Vật tư, trang thiết bị kỹ thuật chuyên dùng ( không phải là tài sản cố định), in ấn chỉ, đồng phục, trang phục, bảo hộ lao động, chi thanh toán hợp đồng với bên ngoài và chi phí khác.
Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên môn trên tinh thần đảm bảo, duy trì hoạt động đào tạo và phục vụ đào tạo theo định hướng phát triển của khoa học và công nghệ nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Đáp ứng đủ máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh, sinh viên.

          Thực hiện đúng theo các điều khoản quy định trong “Chế độ công tác Giảng viên, giáo viên” đang có hiệu lực thi hành phù hợp với nội dung của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy ban hành theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006; Chế độ làm việc đối với Giảng viên ban hành theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT và Chế độ công tác giáo viên giảng dạy trung cấp chuyên nghiệp ban hành theo Quyết định số 18/2007/QĐ.BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
         a - Trả phụ cấp dạy thêm giờ thực hiện  khi tổng số giảng viên toàn khoa hoặc tổ bộ môn đã đăng ký dạy đủ số giờ định mức quy định trong Quy chế giảng viên, tính cho cả năm học 2009 – 2010, số giờ vượt trội thanh toán như sau:

+ Số giờ vượt trội nhỏ hơn hoặc bằng 200 giờ; thanh toán theo Thông tư liên tịch số 50/2008/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC, ngày 09/9/2008  của liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính( tính từ năm học 2009 – 2010);  


+ Số giờ vượt trội trên 200 tiết phải qua ký kết hợp đồng khoán công việc theo số tiết của từng môn học cụ thể với phòng Quản lý Đào tạo, sau khi thanh lý hợp đồng xác định số tiết  đã quy đổi nhân với đơn giá thỉnh giảng ở điểm ® dưới đây;


+ Số tiết giảng dạy các lớp vừa làm vừa học, liên thông từ trung cấp lên cao đẳng (kể cả lớp mở ngoài trường), được tổng hợp chung vào khối lượng giảng dạy của mỗi giảng viên theo từng học kỳ, nếu vượt giờ cuối năm học thanh toán theo chế độ dư giờ nêu trên; riêng giảng viên được khoa cử đi dạy các lớp ngoài TP.HỒ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai, thì phải có giấy đi đường đóng dấu xác nhận nơi đi, nơi đến để thanh toán phụ cấp đi đường với mức 70.000đ/ngày, và tiền tàu xe theo quy định tại Mục 10 về chế độ công tác phí;   

         b - Phụ cấp ưu đãi đối với giảng viên trực tiếp giảng dạy là 25% ( giảng viên dạy chính trị 40%) trả cùng kỳ lương đầu mỗi tháng theo danh sách số người được hưởng  trong Quyết định của Hiệu trưởng ban hành hàng năm.
c - Chi bồi dưỡng giáo viên thể dục thể thao theo Thông tư 01/TT-LB ngày 10-10-1990 của liên Bộ Giáo dục - Tài chính - TDTT&LĐTBXH, và Công văn số 6928/GDTC ngày 01/10/1994 của Bộ Giáo dục Đào tạo. 

d- Phụ cấp độc hại cho giáo viên hướng dẫn thực hành trong phòng thí nghiệm Môi trường theo chế độ độc hại và nhân viên tạp vụ: 5.000đ/ngày theo bảng chấm công.
® - Chi cho giảng viên thỉnh giảng thông qua ký hợp đồng và thanh lý hợp đồng với phòng Quản lý Đào tạo theo số tiết giảng dạy đã quy đổi của từng học phần, mức thanh toán tuỳ theo hệ đào tạo và học vị của người được mời thỉnh giảng như sau:

	TT
	Trình độ, học vị của giảng viên
	Mức chi dạy Cao đẳng 
	Mức chi dạy Trung cấp

	1
	Đại học
	50.000đ/1 tiết
	45.000đ/1 tiết

	2
	Thạc sỹ
	60.000đ/1 tiết
	55.000đ/1 tiết

	3
	Tiến sỹ
	70.000đ/1 tiết
	65.000đ/1 tiết

	4
	Phó giáo sư
	80.000đ/1 tiết
	75.000đ/1 tiết

	5
	Giáo sư
	90.000đ/1 tiết
	85.000đ/1 tiết


e - Chi cho Hội đồng khoa học nhà trường theo các buổi hội thảo hoặc họp thông qua các nội dung của từng chuyên đề và phản biện đề tài, theo từng chức danh của Hội đồng như sau:

- Chủ tịch Hội đồng                                        :    500.000đ/1 buổi;

- Phó chủ tịch Hội đồng, uỷ viên thường trực:    400.000đ/1 buổi;

- Các uỷ viên khác của Hội đồng                    :   350.000đ/1 buổi;

- Thư ký của hội đồng                                     :    100.000đ/1 buổi;

- Uỷ viên có tham gia Phản biện                     :    450.000đ/1 nội dung đề tài.

* Các quy định khác về giảng dạy thực hiện theo Quy chế  Giảng viên đã được ban hành theo quyết định số 319/QĐ-TCĐPTHCM ngày 30/6/2009  của Hiệu trưởng nhà trường. 
14- Chi hoạt động tổ chức thu phí, lệ phí:
14-1 -  Quản lý thu chi quỹ học phí:

a- Dự toán thu - chi  học phí  do Hiệu trưởng phê duyệt  hàng năm theo sự ủy quyền của Bộ trưởng tại Quyết định số 122/QĐ-BTNMT, ngày 28/01/2005; trước hết chi cho tăng cường cơ sở vật chất như mua sắm trang thiết bị phục vụ đào tạo, sửa chữa nâng cấp nhà cửa, công trình kiến trúc vv...  Sau đó số còn lại chi thực hiện chế độ cải cách tiền lương, tiền lương tăng thêm  cho CBVC tối đa là 60%;
b- Chi hỗ trợ ăn trưa cho giảng viên theo số tiết cả năm học, số phục vụ giảng dạy theo số ngày công thực tế trong năm công tác tối đa là 20% tổng thu học phí trong năm; chi cho thực hiện học bổng khuyến học tập đã quy định tại Mục 4 là 15%; 

c- Chi các hoạt động phong trào đoàn thể trong trường và thưởng cho học sinh tối đa 2% tổng thu học phí trong năm; số còn lại để trích quỹ dự phòng ổn định thu nhập cho năm sau.

14.2 - Lệ phí tuyển sinh: 
Thực hiện theo Thông tư Liên tịch số 28/2003/TTLT/BTC-BGD&ĐT ngày 04/4/2003; Thông tư liên tịch số 69/2005/TTLT-BTC-BGD&ĐT ngày 29/8/2005, của Liên Bộ Tài chính -  Bộ Giáo dục và Đào tạo:  

Mức thu theo quy định của Liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chung ở từng năm;

Số chi trực tiếp cho nhiệm vụ tuyển sinh đã được quy định tại Thông tư liên tịch số 28/2003/TTLT/BTC-BGD&ĐT và Thông tư Liên tịch số 69/2005/TTLT-BTC-BGD&ĐT của Liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số chênh lệch do thu lớn hơn chi được bổ sung nguồn kinh phí hoạt động; nếu thiếu sử dụng kinh phí của đơn vị để chi trả cho công tác tuyển sinh theo đúng quy định.
14.3- Phí liên kết đào tạo:  Chi theo uỷ nhiệm của bên liên kết giao cho trường đã thoả thuận trong hợp đồng liên kết như công tác quản lý lớp, vệ sinh môi trường, thuê chỗ ở cho giảng viên . . . Số còn lại tăng nguồn kinh phí hoạt động của nhà trường; 
14.4- Phí ở Ký túc xá học sinh: 

*  Thu theo mức quy định đã thông báo tuyển sinh hàng năm.
+ Chi trả tiền vệ sinh môi trường khu ký túc xá hàng tháng;
         + Chi trả tiền điện nước dùng trực tiếp cho ký túc xá;
         + Chi cho các đối tượng tham gia trực tiếp quản lý khu ký túc xá và thu chi quỹ tối đa bằng 2% tổng số thu trong năm; 

         + Số còn lại chuyển vào quỹ phát triển sự nghiệp trong năm.
15 - Chi hoạt động sản xuất-dịch vụ:

15.1- Đối với các hợp đồng Đào tạo ngắn hạn:

a - Chi trực tiếp cho giáo viên dạy và phục vụ giảng dạy các lớp theo phương án chi được Hiệu trưởng phê duyệt tùy theo đặc điểm của từng lớp; 

             b- Chi khấu hao máy móc thiết bị phục vụ cho giảng dạy;


         c- Số còn lại sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp được chuyển vào quỹ phúc lợi của nhà trường; 
          15 .2 - Các khoản chi liên quan đến hoạt động dịch vụ khác:

- Nguyên tắc: Chi phí phục vụ trực tiếp và gián tiếp cho các hoạt động dịch vụ có thu, chứng từ hợp lệ theo quy định hiện hành tại Quy chế hoạt động của các Trung tâm có tham gia hoạt động dịch vụ
- Nội dung chi:

+ Chi tiền lương, tiền công theo các hợp đồng thỏa thuận công việc;

+ Chi phí vật liệu, dụng cụ theo yêu cầu của hoạt động dịch vụ có thu;

+ Chi phí khấu hao tài sản cố định : áp dụng cho các dịch vụ có sử dụng đến máy móc thiết bị của nhà trường, do đó hàng năm phải trích khấu hao, tỷ lệ trích khấu hao hàng năm là : 5% đối với các dịch vụ có doanh thu trước thuế GTGT trên 100.000.000đ và 10% đối với các dịch vụ có doanh thu trước thuế GTGT dưới 100.000.000đ 

+ Chi phí dịch vụ mua ngoài: Điện, nước, điện thoại, VPP... theo thực tế;

+ Chi hoa hồng môi giới, quảng cáo, tiếp thị, thưởng khuyến mại, khánh tiết, giao dịch đối ngoại: không quá  8% cho từng loại dịch vụ có thu trên tổng số nguồn thu từng dịch vụ.

16) Chi mua sắm TSCĐ dùng cho công tác chuyên môn và sửa chữa thường xuyên TSCĐ

 Mua sắm và sửa chữa tài sản cố định bao gồm: Ôtô, đồ gỗ, đồ sắt, máy vi tính, máy Photocopy, fax, điều hòa nhiệt độ, thiết bị phòng cháy chữa cháy; đường điện, cấp thoát nước và các TSCĐ khác (thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước)

17) Chi khác:

- Phí, lệ phí, bảo hiểm tài sản: chi theo thực tế phát sinh;

- Chi tiếp khách;

- Chi khánh tiết các đơn vị có liên quan tới các hoạt động của Nhà trường;

- Chi mua thuốc sơ cứu, điều trị thông thường và dụng cụ y tế;
- Các khoản chi hỗ trợ khác. 
II. NHIỆM VỤ CHI KHÔNG THƯỜNG XUYÊN:

1/ Sự nghiệp Khoa học:  Chi thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, Ngành, cấp cơ sở, chi chương trình mục tiêu quốc gia, chi thực hiện nhiệm vụ đặt hàng của Nhà nước, chi vốn đối ứng thực hiện các dự án có vốn nước ngoài theo đúng dự toán và định mức Nhà nước quy định.

2/ Chi thực hiện tinh giảm biên chế theo chế độ do Nhà nước quy định, cụ thể:

+ Nếu đủ điều kiện nghỉ hưu do chế độ BHXH chi trả Trường chi quà tặng trước khi nghỉ quy định tại mục 2 phần III  dưới đây ( chi quỹ phúc lợi) kể cả nghỉ theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP  ngày 08/8/2007 về tinh giảm biên chế của Chính phủ.
+ Nếu không đủ điều kiện nghỉ hưu; ngoài chế độ trợ cấp một lần do quỹ BHXH chi trả; Trường thực hiện chi hỗ trợ một phần tuỳ theo nguồn quỹ phúc lợi hiện có, Hiệu trưởng bàn bạc với Chủ tịch công đoàn cơ sở để quyết định.

3/ Chi đầu tư phát triển gồm: Chi đầu tư xây dựng cơ bản; chi xây dựng nhỏ, sửa chữa lớn tài sản cố định, mua máy, thiết bị, TSCĐ khác, thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

4/ Chi thực hiện các nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao theo đúng định mức và dự toán đã phê duyệt.
            III- Trích lập các Quỹ

Hàng năm sau khi trang trải toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, số chênh lệch từ nguồn kinh phí được sử dụng trừ đi các khoản đã chi phí hoạt động, Trường trích lập các quỹ, việc trích lập các quỹ do Hiệu trưởng quyết định trên cơ sở các văn bản hướng dẫn, sau khi thống nhất với đại diện Công đoàn trường.

1) Quỹ dự phòng ổn định thu nhập:

Căn cứ vào số chênh lệch thu chi thực tế hàng năm, quỹ dự phòng ổn định thu nhập được trính không quá 10% tổng quỹ lương của cả năm.

Sử dụng quỹ này vào việc đảm bảo thu nhập cho người lao động trong trường hợp nguồn thu bị giảm sút.

2) Quỹ khen thưởng và phúc lợi:

- Mức trích hai quỹ này tối đa không quá 3 tháng lương thực tế  và thu nhập tăng thêm bình quân của Trường trong năm, trong đó Quỹ phúc lợi bằng 70% tổng hai quỹ.

Quỹ khen thưởng được sử dụng

- Khen thưởng thi đua từng Quý, Học kỳ, Năm học và các phong trào khác;

- Khen thưởng đột xuất  cho tập thể cá nhân theo kết quả công tác và thành tích đóng góp trong công tác;

Quỹ phúc lợi được sử dụng:

2.1 - Xây dựng, sửa chữa các công trình phúc lợi, đóng góp và ủng hộ địa phương và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan. 

2.2-  Hỗ trợ hoạt động của các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Nữ công... ) theo kế hoạch hoạt động. Ngoài ra, mỗi Học kỳ, trên cơ sở hiệu quả hoạt động, Hiệu trưởng xem xét chi phụ cấp cho các đối tượng sau (mức tối đa): 


- Ban Cán sự lớp   ( Lớp trưởng, lớp phó )           : 200.000đ/người/1 học kỳ

- Ban Chấp hành Chi đoàn ( Bí thư, phó bí thư ) : 100.000đ/người/1 học kỳ
2.3- Trợ cấp khó khăn đột xuất: Hàng năm nhà trường chỉ xét trợ cấp khó khăn đột xuất cho gia đình CCVC nào thực sự khó khăn, do BCH công đoàn bộ phận đề nghị thông qua BCH công đoàn cơ sở, với mức trợ cấp một lần trong năm và không quá 1.000.000đ.
2.4- Chi phúc lợi các ngày Lễ, Tết trong năm: (đồng/người)

- Tết Dương lịch




200.000 đồng

- Tết Nguyên đán (Tùy theo điều kiện phúc lợi hàng năm của Trường)

- Họp mặt đầu năm




500.000 đồng

- Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương                                 200.000 đồng
- Lễ 30/4 và 1/5




300.000 đồng

- Lễ 2/9





200.000 đồng

- Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

        1.000.000 đồng

2.5- Chi các đối tượng chính sách và khuyến khích khác: (đồng/người)

- Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3



200.000 đồng

- Ngày Thương binh, gia đình Liệt sỹ 27/7          200.000 đồng

- Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10


100.000 đồng

- Ngày QĐNN 22/12
 
                      200.000 đồng

- Quốc tế Thiếu nhi; Tết Trung thu
                        50.000 đồng

- Thăm hỏi cán bộ hưu trí



100.000 - 300.000 đồng

- Các quy định về chi hiếu hỉ khác:

+ CBVC có thân nhân qua đời (tứ thân phụ mẫu, vợ hoặc chồng, con) nhà trường chi trợ cấp 500.000 đồng/người (không tính chi phí mua vòng hoa viếng).

+ Khi CB công tác tại trường đã nghỉ hưu qua đời, nhà trường trợ cấp cho thân nhân 300.000 đồng (không tính chi phí mua vòng hoa viếng).

+ CBVC của Trường qua đời ngoài các chế độ của BHXH, Nhà trường trợ cấp cho thân nhân 3.000.000 đồng (không tính chi phí mua vòng hoa viếng).

+ CBVC của Trường lập gia đình Nhà trường mừng 500.000 đồng/người (nếu hai người công tác tại Trường thì  mừng 1.200.000 đồng).

+ CBVC nghỉ hưu và người có công đóng góp xây dựng trường; Nhà trường chi hỗ trợ 5.000.000 đồng. 

+ CBVC đau ốm nằm bệnh viện điều trị dài ngày chi hỗ trợ ở các mức sau: 

      * Từ 15 ngày đến dưới 1 tháng và thai sản chi: 300.000đ/người

        * Từ đủ 1 tháng đến dưới 2 tháng chi :              400.000đ/người

        * Từ đủ 2 tháng đến dưới 3 tháng chi :              500.000đ/người

    + Tổ chức khám bệnh tổng quát định kỳ cho CCVC (kể cả hợp đồng lao động 1 năm trở lên) mỗi năm 1 lần.

     Các trường hợp đặc biệt khác như ủng hộ quỹ xoá đói giảm nghèo tại địa phương. . . do Hiệu trưởng quyết định theo đề nghị của các bộ phận chức năng giúp việc sau khi thảo luận với Công đoàn cơ sở.

2.6- Khuyến khích học bổng cho con CBVC đang công tác của Trường:


Cấp I   (Xuất sắc)



         100.000 ®ång/n¨m

Cấp II  (Giỏi) 


                    100.000 ®ång/n¨m

Cấp III (Giỏi) 



         200.000 ®ång/n¨m

Đại học - Cao đẳng - THCN (Giỏi)
         300.000 ®ång/n¨m

- Đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp Quận, Huyện: 300.000đ/ 1 cháu

- Đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh, TP:
         400.000đ/ 1 cháu

- Đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn quốc
         600.000đ/ 1 cháu

     2.7- Chi nghỉ mát, tham  quan du lịch trong nước, và các nước thuộc khu vực Đông nam  á; tuỳ theo quỹ phúc lợi hàng năm  (do Công đoàn đề xuất);  thứ tự ưu tiên đi du lịch nước ngoài như sau: Cá nhân đạt danh hiệu thi đua cấp Nhà nước; cấp Bộ; CBVC chuẩn bị nghỉ hưu; chiến sỹ thi đua cấp cơ sở ( nếu chưa được đi bằng nguồn kinh phí và quỹ phúc lợi của nhà trường) và chỉ được đi 01 lần trong năm.    

     2.8- Chi hỗ trợ học phí, luận văn tốt nghiệp trong học tập nâng cao trình độ: 

a) Đi học có quyết định của Bộ, của Trường:


* Đối với nghiên cứu sinh trong nước, chi hỗ trợ cho cả khoá học không quá 20.000.000 đồng/1 người;


* Đối với học cao học trong nước, chi hỗ trợ cho cả khoá học không quá 10.000.000 đồng/1 người;


Người được hổ trợ kinh phí học tập phải cam kết  phục vụ cho  Trường ít nhất là 5 năm sau khi tốt nghiệp, nếu vi phạm phải chịu trách nhiệm đền bù kinh phí hổ trợ. Sau thời hạn khoá học nếu không đạt kết quả phải hoàn trả Nhà trường toàn bộ khoản kinh phí hổ trợ như trên.


b) Học các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học:

            Theo kế hoạch và danh sách đã được phê duyệt;  thanh toán 100% tiền học phí sau khi có chứng chỉ nộp cho phòng Tổ chức – Hành chính kiểm tra đủ điều kiện lưu hồ sơ cán bộ công chức.


Hiệu trưởng quyết định việc sử dụng Quỹ phúc lợi sau khi thống nhất với tổ chức Công đoàn Nhà trường.

 Các khoản chi phúc lợi như trên là mức tối đa, còn tuỳ thuộc vào khả năng nguồn thu của Trường mà Hiệu Trưởng quyết định mức chi hàng năm cho phù hợp. 

3) Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp

Quỹ được trích từ:

- Số thu từ các khoản chênh lệch khi thanh lý tài sản.

- Số thu từ khấu hao tài sản cố định hàng năm.

- Số chênh lệch thu chi còn lại của phí ở ký túc xá học sinh.
Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp được sử dụng: tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc cho giảng dạy, hoc tập và phục vụ đào tạo, các đề án xây dựng và phát triển trường.

Việc sử dụng Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp vào các mục đích trên do Hiệu trưởng quyết định theo quy định của pháp luật. 

IV-  Ngoài ra trên cơ sở nguồn kinh phí quỹ tiền lương, khen thưởng và phúc lợi, hàng năm Hiệu trưởng bàn bạc với chủ tịch Công đoàn có thể chi thêm lương tháng 13 cho CCVC, nếu xét thấy có khả năng về kinh phí .
Các trường hợp đột xuất phát sinh khác do Hiệu trưởng và chủ tịch Công đoàn bàn bạc quyết định.
Phần ba

phương án chi trả tiền lương CBVC

I- Công thức tính  quỹ tiền lương của Trường:

Quỹ 
      Lương tối 
                  Hệ số               Hệ số lương       Biên chế

Tiền 
      thiểu chung               điều chỉnh         cấp bậc BQ          và laođộng

lương   =    người/tháng   x  (1+ tăng thêm)     x       và HS
   x        HĐ          x  12 tháng

của 
      do nhà nước              mức lương         phụ cấp lương      từ 1 năm

đơn vị        quy định                    tối thiểu            bình quân             trở  lên

Căn cứ Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06/4/2009 quy định mức lương tối thiểu chung áp dụng cho đơn vị sự nghiệp của Nhà nước là 650.000 ®, thực hiện từ 01/5/2009;

         Quỹ tiền lương của đơn vị  được cân đối thu chi cả năm cho các mục chi và có dự tính tăng lao động cơ hữu bình quân trong năm 2010 là 20% so với năm 2009; Hệ số điều chỉnh lương tăng thêm  thực hiện từ tháng 10/2009 là 1,1 tiếp tục duy trì đến hết năm 2010, kể cả lộ trình tăng lương tối thiểu của Nhà nước vào 01/5/2010;
            II- Công thức tính tiền lương cá nhân:  ( HSĐC = Hệ số điều chỉnh )

      Tiền lương          Lương tối thiểu chung                                  hệ số lương cấp

        cá nhân      =    người/tháng do Nhà     x ( 1 + HSĐC) x  bậc và hệ số phụ cấp      

                                       nước quy định                                       lương của cá nhân

         III- Nguyên tắc chi trả tiền lương cá nhân:
1- Nguồn kinh phí: Dựa vào nguồn thu sự nghiệp và khả năng tiết kiệm kinh phí chi thường xuyên của Trư​ờng trong năm.

2- Trư​ớc hết bảo đảm mức lư​ơng tối thiểu và các chế độ phụ cấp do Nhà nước quy định cho số lao động trong biên chế và hợp đồng. Hệ số điều chỉnh tăng thêm  của cá nhân (HSĐC)cn là căn cứ vào kết quả điểm bình xét thi đua hàng tháng do Công đoàn cơ sở tổng hợp. 

- CCVC bị kỷ luật không được tham gia HSĐC ở các mức sau:

       + Khiển trách :   6 tháng

       + Cảnh cáo     : 12 tháng

- CCVC nghỉ Hè, phép hoặc nghỉ chế độ trong tháng thì không có HSĐC.

3- Thực hiện chi lương hàng tháng: Chia làm 2 kỳ trả lương trong tháng.

a. Kỳ chi lương đầu tháng gồm lương hệ số cấp bậc chức vụ, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp trách nhiệm và phụ cấp ưu đãi cho giáo viên trực tiếp đứng lớp theo Quyết định phê duyệt của Hiệu trưởng.

b. Kỳ chi lương giữa tháng là lương tăng thêm theo hệ số cấp bậc chức vụ và hệ số phụ cấp chức vụ, trách nhiệm, phụ cấp thâm niên vượt khung, nhân với hệ số điều chỉnh của từng cá nhân (HSĐC) cn.

              IV- Tính điểm -  Hệ số điều chỉnh (HSĐC):

         * Điểm chuẩn đạt tối đa là 100 điểm, nội dung đánh giá như sau:
	1- Nội dung:   3 mục chính 

a) Pháp luật, kỷ cương
 25 điểm


b) Kỷ luật lao động
            25 điểm

c) Hiệu quả công tác         50 điểm

2- Phương pháp đánh giá:

a) Pháp luật, kỷ cương: bao gồm: 

* Chấp hành pháp luật, Pháp lệnh, chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước tại nơi ở và cơ quan;

* Chấp hành nội quy, quy chế cơ quan;

Đánh giá: Nếu vi phạm một trong các nội dung trên thì trừ điểm cả mục

b) Kỷ luật lao động: bao gồm:

* Thực hiện ngày công (hoặc thời khoá biểu);

* Chấp hành Kỷ luật lao động.

Đánh giá: Theo bảng chấm công (hoặc Thời khoá biểu) và việc chấp hành kỷ luật lao động. Tỷ lệ trừ điểm ngày công phải kéo theo cả điểm hiệu quả công tác ở mục 3. 
c) Hiệu quả công tác: bao gồm

* Thực hiện đầy đủ  chức năng, nhiệm vụ;

*  Kết quả công tác: khối lượng, chất lượng, hiệu quả;

*  Tiết kiệm, chống lãng phí.

Đánh giá: Dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được đơn vị, cơ quan giao và sự phối hợp chung trong kết quả công tác của đồng nghiệp, của các đơn vị, của cơ quan.
d) Khác: Nội dung này do Trưởng đơn vị bộ phận đánh giá, đề nghị Hội đồng xem xét hoặc do Hội đồng xem xét bổ sung dành cho tất cả CCVC đạt trên mức hoàn thành nhiệm vụ được giao trên các mặt công tác, và các chức danh đoàn thể, các chức danh kiêm nhiệm khác đã có công đóng góp vào kết quả phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ chung của Nhà trường, nâng cao năng suất lao động, tăng thu, tiết kiệm chi đăng ký làm thêm giờ do nhu cầu công tác ( kể cả ngày nghỉ trong tuần ) ; được cộng thêm điểm theo thực tế đóng góp.

e)   Hệ số điều chỉnh cá nhân như sau:
                                               HS§C chung


             (HSĐC)cn  =  -----------------------   X  ( Số điểm  thi đua được đánh giá) 
                                        Điểm chuẩn(100)
        Các trưởng đơn vị chịu trách nhiệm đánh giá tại đơn vị, cần phải thu thập thông tin tại các đơn vị chức năng trước khi đánh giá. Nếu để sót, trưởng đơn vị sẽ bị trừ điểm trong mục hiệu quả công tác.

      Số giáo viên được cử đi học tại TP.HỒ Chí Minh và các tỉnh lân cận  ( có tham gia giảng dạy theo thời khoá biểu); được tính hệ số điều chỉnh bình thường như các giáo viên khác.

     Số giáo viên được cử đi học tại các tỉnh xa, cách trường trên 300 km và thời gian đi học từ 01 tháng trở lên ( không tham gia giảng dạy theo thời khoá biểu); được tính hệ số điều chỉnh bằng 50% so với các giáo viên khác.



          V – Tổ chức thực hiện :
           - Cá nhân tự đánh giá, Trưởng đơn vị  quyết định công khai tại đơn vị.

          - Tổ trưởng công đoàn và công đoàn bộ phận chủ động hội ý với các Trưởng bộ phận, xem xét cân đối kết quả chấm điểm  và công khai tại cuộc họp của các đơn vị hàng tháng và gửi kết quả cho Chủ tịch Công đoàn cơ sở trước ngày 10 hàng tháng.

    - Ban Giám Hiệu được các trưởng đơn vị đánh giá trong họp giao ban tháng.  

       - Thời gian nộp kết quả đánh giá: Từ  01 đến ngày 10 hằng tháng, trưởng các đơn vị nộp bảng chấm điểm thi đua của đơn vị mình về Ban thường vụ Công đoàn cơ sở để xem xét tổng hợp kết quả điểm; Chủ tịch công đoàn thông qua Hiệu trưởng để thực hiện chi lương tăng thêm. Nếu đơn vị cơ sở không nộp đúng thời gian qui định thì  không có HSĐC lương của tháng đó.
          Hiệu trưởng quyết định kết quả cuối cùng nếu có các ý kiến đánh giá không thống nhất nhau. Các quy đinh cụ thể tại Phần hai và Phần ba này đã được thông qua Hội nghị CBVC ngày 28/12/2009, sau khi điều chỉnh bổ sung cho phù hợp chính sách mới và mức lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định và thực hiện trả lương qua tài khoản cá nhân (dùng thẻ ATM); thống nhất thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm  2010.

Chủ tịch Công đoàn




           Hiệu trưởng

         Bùi Quý Ngừng                                                              Nguyễn Đinh Tuấn 
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